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ĐIỀU TRỊ LAO CỘT SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG BẰNG PHẪU THUẬT LỐI SAU  

 
Lê Đoàn Khắc Di - Bệnh viện Chợ Rẫy 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
ở đất nước ta, bệnh lao cho đến nay vẫn còn là 

một bệnh xã hội, một bài toán khó giải quyết về 
phương diện phòng bệnh lẫn trị bệnh. 

Bệnh lao phổi nói chung và lao cột sống nói riêng 
hiện nay không chỉ xảy ra ở các nước đang phát triển 
mà đang có khuynh hướng tái hiện ở các nước tiên 
tiến (do bệnh AIDS).  

Lao cột sống chiếm tỷ lệ cao nhất trong lao xương 
khớp. Đây là một loại thương tổn nặng nếu có kèm 
theo tổn thương tủy sống có thể gây nên hậu quả 
nặng nề cho bệnh nhân, tàn phế suốt đời hoặc tử 
vong, sẽ là một gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì 
vậy để đánh giá lại các đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng cũng như kết quả điều trị phẫu thuật, chúng tôi 
đã tiến hành thực hiện đề tài: “Điều trị lao cột sống 
ngực và thắt lưng bằng phẫu thuật lối sau”. 

Với đề tài này, chúng tôi chỉ khảo sát bước đầu 
một phương pháp phẫu thuật để điều trị cho bệnh lý 
lao cột sống ngực và thắt lưng tại khoa Ngoại thần 
kinh Bệnh viện Chợ Rẫy. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Tất cả các bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán là 

lao cột sống ngực, thắt lưng và được điều trị phẫu 
thuật tại khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy từ 
tháng 01/2006 đến tháng 6/2008. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
2.1. Thiết kế nghiên cứu  
Các trường hợp đều được nghiên cứu tiền cứu mô 

tả.  
2.2. Xử lý số liệu  
Các số liệu trong nghiên cứu này được xử lý theo 

phương pháp thống kê:  
- Các bảng kê  
- Các sơ đồ  
- Sử dụng phần mềm SPSS 10.0 để phân tích số 

liệu.  
Kết quả điều trị được đánh giá sau theo dõi ít nhất 

9 tháng.  
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Trong thời gian từ tháng 01/2006 đến tháng 

06/2008, chúng tôi đã phẫu thuật và theo dõi 36 bệnh 
nhân được chẩn đoán lao cột sống ngực và thắt lưng, 
có các kết quả như sau: 

1. Số liệu chung 
1.1. Tuổi: trung bình: 42,94 ± 14,16, nhỏ nhất 21 

tuổi, lớn nhất 73 tuổi. 
1.2. Giới Tỷ lệ nam/nữ = 1 / 1,57   
1.3. Thời gian khởi bệnh 
Bảng 1. Phân bố theo thời gian khởi bệnh  

Thời gian khởi bệnh Tần số Tỷ lệ % 

1 – 3 tháng 
3 – 6 tháng 
6 – 12 tháng 

2 
15 
19 

5.6 
41.7 
52.7 

Tổng cộng 36 100.0 
 
1.4. Thời gian liệt trước mổ  
Bảng 2. Phân bố theo thời gian liệt trước mổ  

Thời gian liệt trước mổ Tần số Tỷ lệ % 
< 1 tháng 
1 – 3 tháng 
> 3 tháng 

13 
15 
8 

36.1 
41.7 
22.2 

Tổng cộng 36 100.0 
- Sớm nhất 20 ngày, muộn nhất 5 tháng, trung 

bình 2,83 ± 2,28.  
1.5. Tầng tổn thương  
Bảng 3. Phân bố tầng tổn thương  
 

Tầng tổn thương Tần số Tỷ lệ % 
1 tầng 
2 tầng 

7 
29 

19.4 
80.6 

Tổng cộng 36 100.0 
 
1.6. Các dạng lâm sàng  
Bảng 4. Phân bố theo các dạng lâm sàng  

Dạng lâm sàng Tần số Tỷ lệ % 
Đau cột sống ngực - thắt lưng 36 100.0 

Liệt vận động 2 chi dưới 
Liệt hoàn toàn 
Liệt một phần 
Không liệt 

 
12 
17 
7 

 
33.3 
47.2 
19.5 

Rối loạn cơ vòng 
Không 
Có 

 
20 
16 

 
55.6 
44.4 

 
1.7. Các tổn thương lao ghi nhận trên hình ảnh 

học (Xquang kỹ thuật số, Xquang cắt lớp điện toán, 
cộng hưởng từ)  

Đa số các trường hợp đều có hình ảnh:  
Xẹp đĩa sống  
Khuyết cao nguyên thân sống trên hoặc cao 

nguyên thân sống dưới, khi đó đốt sống tổn thương 
thành hình tam giác, hình nêm một hoặc nhiều đốt. 

Khuyết bờ trước hoặc một góc của thân đốt. 
Xương chết – hình ảnh áp xe  
Góc gù ghi nhận trên XQ kỹ thuật số  
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2. Kết quả điều trị. 
2.1. Mức độ phục hồi về thần kinh  
Trong lô nghiên cứu của chúng tôi 36 trường hợp 

lao cột sống ngực – thắt lưng có 29 trường hợp liệt 2 
chi dưới, gồm 12 trường hợp liệt hoàn toàn, 17 trường 
hợp liệt một phần vận động, 16 trường hợp liệt bàng 
quang. Kết quả phục hồi vận động như sau: 

Bảng 5. Phục hồi vận động 
Phục hồi vận động Tần số Tỷ lệ % 
Một phần 2 chi dưới 

Hoàn toàn 
Không phục hồi 

8 
18 
3 

27.6 
62.1 
10.3 

Tổng cộng 29 100.0 
Tỷ lệ phục hồi vận động như vậy là 89.7% 
 
 
Bảng 6. Phục hồi bàng quang 

Phục hồi bàng quang Tần số Tỷ lệ % 
Phục hồi 

Không phục hồi 
12 
4 

75.0 
25.0 

Tổng cộng 16 100.0 
 
2.2. Các biến chứng  
- Nhiễm trùng vết mổ: 1 (2.8%) 
- Nhiễm trùng tiểu: 2 (5.6%) 
- Loét mông – viêm phổi: 1 (2.8%) 
BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm chung. 
1.1. Thời gian khởi bệnh  
Thời gian khởi bệnh trung bình là 7,14±3,07 tháng. 
Chỉ một số ít trường hợp được phát hiện sớm từ 1 – 

3 tháng.  
Hầu hết bệnh nhân đều đến trễ sau 3 tháng 

(94,4%), các bệnh cảnh lâm sàng và cận lâm sàng 
thường đã xuất hiện khá rõ khi bệnh nhân đến viện. 
Thời gian khởi bệnh này cũng tương tự các tác giả [4]. 

Bệnh nhân đến trễ nói lên sự chăm sóc sức khỏe 
ban đầu về cột sống của chúng ta còn giới hạn.  

1.2. Thời gian liệt trước mổ 
Thời gian liệt trước mổ trung bình là 2,83 ± 2,28 

tháng, như vậy các trường hợp liệt được mổ khá 
muộn.  

Có khoảng 77,8% bệnh nhân trong lô nghiên cứu 
của chúng tôi được mổ khá muộn sau từ 1 – 6 tháng 
nhưng kết quả phục hồi vận động và bàng quang khá 
khích lệ. Tuy nhiên, không nên để quá trễ khi tủy đã 
bị chèn ép lâu ngày thì khó có khả năng hồi phục. 
Thời gian này theo các tác giả là trên 12 tháng. 

1.3. Đánh giá về lâm sàng 
* Đau: 
- Đau nhiều vùng cột sống ngực – thắt lưng là triệu 

chứng chính ở 36 bệnh nhân trong nghiên cứu của 
chúng tôi, chiếm 100%. 

- Đây là một yếu tố được xem xét cho chỉ định 
điều trị phẫu thuật để cố định làm vững cột sống [4], 
[8] giúp bệnh nhân mau chóng trở lại sinh hoạt, hòa 
nhập xã hội.  

* Vấn đề liệt:  
- Liệt một phần hay toàn phần hai chi dưới trong lô 

nghiên cứu của chúng tôi là khá cao chiếm 29 trường 
hợp trong số 36 trường hợp phẫu thuật chiếm tỷ lệ 
80,5%, đây là một biến chứng nặng có thể dẫn đến tử 
vong và khả năng hồi phục kém cho bệnh nhân nếu 
chúng ta không có phương pháp điều trị hữu hiệu.  

- Rối loạn chức năng bàng quang có 16 trường 
hợp chiếm 44,4%.  

1.4. Các tổn thương đi kèm. 
Trong 36 bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi có 

5 trường hợp mắc bệnh lao phổi đi kèm, chiếm tỷ lệ 
13,9%.   

1.5. Liên quan giữa triệu chứng lâm sàng với 
hình ảnh học. 

- Hầu hết các trường hợp có triệu chứng đau là do 
tình trạng không vững của cột sống khi thân đốt sống 
bị hủy một phần hay hoàn toàn. Lâm sàng biểu hiện 
với triệu chứng đau, khó vận động đi lại, thậm chí 
nằm xoay trở cũng đau. Trên Xquang cắt lớp điện 
toán và hình ảnh tái tạo (MSCT) cho thấy các ổ hủy 
xương chứa xương chết, mô hoại tử bên cạnh xương 
xơ chai.  

 
Hình 1. Xquang cắt lớp điện toán và hình ảnh tái tạo MSCT 
Với điều trị hiện nay chỉ định mổ để làm sạch và 

cố định vững chắc cột sống là cần thiết, giúp bệnh 
nhân mau chóng trở lại sinh hoạt.  

- Liệt 2 chi dưới là triệu chứng lâm sàng thứ hai, 
gặp trong 29 bệnh nhân (12 bệnh nhân liệt hoàn toàn 
và 17 bệnh nhân liệt một phần) chiếm tỷ lệ 80,5%. 

Trên cộng hưởng từ (MRI) cho thấy có sự xâm 
nhập mủ lao và mô hoại tử vào ống sống.  
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Hình 2. Cộng hưởng từ (MRI) 

 
Trong những trường hợp này cần có chỉ định phẫu 

thuật sớm để giải ép tủy sống và rễ thần kinh, tránh 
để lâu khó có cơ hội phục hồi. Nếu liệt kéo dài trên 
một năm thì tiên lượng phục hồi kém sau mổ giải ép 
[4], [8]. 

2. Điều trị 
2.1. Điều trị trước phẫu thuật  
- Chúng tôi sử dụng công thức kháng lao RHZE tối 

thiểu 2 tuần trước phẫu thuật và kéo dài 9 tháng.  
- Nâng tổng trạng bệnh nhân và tập vật lý trị liệu 

trước mổ.  
2.2. Điều trị phẫu thuật  
Phẫu thuật giải ép và làm vững cột sống có những 

phương pháp phẫu thuật khác nhau: phẫu thuật lối 
trước và phẫu thuật lối sau. Nhưng dù theo phương 
pháp nào thì mục đích điều trị lao cột sống chủ yếu 
gồm các điểm sau:  

- Dọn dẹp ổ bệnh   
- Giải ép tủy sống   
- Tái tạo và giữ ổn định độ vững cột sống bằng 

cách nắn chỉnh cột sống và kết hợp xương. 
- Tạo điều kiện để phục hồi chức năng sớm   
Với các mục đích trên, phẫu thuật lối sau cũng 

đáp ứng được các mục đích đó. 
* Chỉ định phẫu thuật:  
Trong lô nghiên cứu của chúng tôi có chỉ định mổ 

như sau:  
- Biến chứng thần kinh   
- Mất vững cột sống ngực – thắt lưng   
3. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật 
- Sau 3 tháng theo dõi có 83,3% bệnh nhân hết 

đau, sau 9 tháng là 100% hết đau.  
- Vấn đề phục hồi vận động và bàng quang.  
Trong lô nghiên cứu chúng tôi có 29/36 trường hợp 

liệt 2 chi dưới chiếm 80,5%. Trong đó có 12 trường 
hợp liệt hoàn toàn, 17 trường hợp liệt một phần vận 
động, 16 trường hợp liệt bàng quang.  

Sau thời gian theo dõi 6–9 tháng có 89,7% phục 
hồi vận động.  

KẾT LUẬN 
1. Đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học. 
- Bệnh nhân đa số là nữ (61,1%) có tuổi trung bình 

là 42,94.  
- Đau vùng cột sống ngực hay thắt lưng là triệu 

chứng lâm sàng thường gặp nhất.  
- Bệnh nhân lao cột sống ngực và thắt lưng thường 

có thời gian khởi bệnh tương đối dài, bệnh nhân nhập 

viện trễ với biến chứng thần kinh đã nặng, biểu hiện 
lâm sàng với liệt 2 chi dưới có hoặc không kèm theo 
với liệt bàng quang (80,5%). 

2. Đặc điểm lâm sàng. 
- Xquang qui ước bắt buộc cho tất cả những bệnh 

nhân bị lao cột sống ngực hay thắt lưng với tư thế 
chụp thẳng, nghiêng xác định được thương tổn xẹp 
đĩa sống, xẹp thân đốt, xương chết, hình ảnh bóng áp 
xe trong đa số các trường hợp.  

- CT scan có giá trị cao trong khảo sát các cấu 
trúc xương bị tổn thương.  

- Chụp MRI giúp khảo sát đầy đủ các thương tổn 
trong bệnh lý lao cột sống như hình ảnh áp xe, sự 
xâm nhập của đĩa sống và mô hoại tử vào trong ống 
sống, mức độ chèn ép tủy sống (100%), từ đó giúp 
ích rất nhiều trong chỉ định điều trị cũng như tiên 
lượng mức độ phục hồi của bệnh nhân.  

 
 
3. Điều trị. 
Trước phẫu thuật, bệnh nhân phải được điều trị 

thuốc kháng lao theo công thức RHZE tối thiểu 2 tuần.  
4. Kết quả. 
Qua thời gian theo dõi chúng tôi nhận thấy có 

89,7% bệnh nhân hồi phục vận động, trong đó có 
62,1% phục hồi hoàn toàn và 27,6% phục hồi một 
phần, 75% phục hồi vận động bàng quang.  

* Để giải quyết tận gốc được ổ bệnh cũng như 
ghép xương tốt và nắn chỉnh, bất động cột sống vững 
chắc chúng ta nên mổ phối hợp 2 đường mổ nếu tình 
trạng bệnh nhân cho phép.  

- Đường trước: làm phẫu thuật Hodgson. 
- Đường sau: nắn chỉnh cố định cột sống bằng ốc 

vít chân cung.  
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NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG  THẤT TRÁI  

TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM DOPPLER TIM  
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  PHÚ THỌ 

 
Nguyễn Đình Chúc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 

TÓM TẮT 
Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả có so sách, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu chức năng tâm trương 
thất trái trên 65 bệnh tăng huyết áp, được điều trị tại 
bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Kết quả như sau: 

Các thông số: Vận tốc sóng E, tỷ lệ E/A ở bệnh 
nhân tăng huyết áp giảm so với người bình thường có 
ý nghĩa thống kê với p < 0.05. Thời gian giảm tốc 
sóng E, thời gian giảm tốc sóng A, thời gian giãn 
đồng thể tích ở bệnh nhân tăng huyết áp kéo dài hơn 
so với người bình thường có ý nghĩa thống kê với 
p<0.05. Vận tốc sóng A, dốc giảm sóng E ở nhóm 
tăng huyết áp lớn hơn nhóm người bình thường một 
cách có ý nghĩa thống kê với p < 0.05 

Tần số tim là yếu tố ảnh hưởng đến các thông số 
chức năng tâm trương thất trái. Chỉ số khối lượng cơ 
thất trái là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đáng kể 
tới các thông số chức năng tâm trương thất trái ở 
bệnh nhân tăng huyết áp. Huyết áp tâm thu, tâm 
trương liên quan chặt chẽ với các thông số chức năng 
tâm trương thất trái. 

SUMmARY 
By method for researching descriptive and having 

comparison, we carried out studying on 65 patients 
with hypertention, being treated in Phu Tho general 
hospital. We have the following comments: 

Parameters: E - velocity, E/A ratio in patients with 
hypertension is less than in patients without 
hypertension, the difference is statistically significant 
with P<0.05. The deceleration time of the E wave, the 
deceleration time of the A wave, isovolumic relaxation 
time in patients with hypertension is  more than in 
patients without hypertension, there is  statistically 
significant with p<0.05. 

Heart rate, Left ventricular  mass index, systolic 
blood pressure and diastolic blood pressure closely 
related with the parameters of left ventricular diastolic 
function. 

Đặt vấn đề 
Đánh giá suy chức năng tâm thu thất trái hay chức 

năng tâm trương phải kể đến vai trò của siêu âm 
Doppler tim được đưa vào sử dụng nhiều năm nay ở 
nước ta, nó thực sự cho phép người thầy thuốc nghiên 
cứu toàn diện hơn về chức năng tim. ở nước ta đã có 
một số nghiên cứu về chức năng tâm thu thất trái trên 
người tăng huyết áp còn nghiên cứu về chức năng 
tâm trương thất trái trên bệnh nhân tăng huyết áp thì 

vẫn còn nhiều hạn chế. Cho đến nay tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Phú Thọ chưa có đề tài nào nghiên cứu về 
chức năng tâm trương thất trái trên bệnh nhân tăng 
huyết áp, chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
đề tài: “Nghiên cứu chức năng tâm trương thất trái 
trên bệnh nhân tăng huyết áp bằng phương pháp siêu 
âm Doppler tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ” 
Nhằm mục tiêu 

1. Nghiên cứu những thay đổi chức năng tâm 
trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số lâm 
sàng và siêu âm tim đối với chức năng tâm trương 
thất trái ở người tăng huyết áp 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm hai nhóm 
Nhóm bệnh: gồm 65 bệnh nhân được chẩn đoán 

là tăng huyết áp theo tiêu chuẩn JNC VI - 1997, 
không phân biệt tuổi giới, được khám và điều trị tại 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi loại khỏi 
nhóm bệnh những bệnh nhân tăng huyết áp mà:  

Có triệu chứng lâm sàng của bệnh mạch vành, 
trên điện tâm đồ có bệnh lý thiếu máu cơ tim cục bộ 
hay trên siêu âm tim hai bình diện có rối loạn vận 
động vùng. Đang có biểu hiện lâm sàng của một tình 
trạng suy tim mất bù. 

Nhóm chứng: Gồm 65 người, không phân biệt 
tuổi, giới, đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú 
Thọ. Đối tượng đưa vào nghiên cứu được thăm khám 
một cách tỷ mỉ, làm điện tâm đồ, siêu âm tim nhất 
loạt theo một mẫu nghiên cứu. Chúng tôi không đưa 
vào nhóm chứng những trường hợp sau: Có tiền sử 
bệnh mạch vành, đau thắt ngực khi thăm khám, hiện 
đang dùng máy tạo nhịp, Block nhánh phải, trái, nhịp 
tim nhanh hoặc chậm . Trên siêu âm tim có hẹp, hở 
van hai lá, van động mạch chủ, van ba lá mức độ vừa 
trở lên. Dầy thất trái, giãn thất trái, rối loạn vận động 
vùng thành thất trái. Hiện đang dùng thuốc tim mạch 
kể cả thuốc tăng huyết áp và lợi tiểu. Trong tiền sử đã 
được chẩn đoán tăng huyết áp. Trong tiền sử đái tháo 
đường hoặc hiện tại đái tháo đường 

2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Thời gian 
nghiên cứu: Từ 01/05/2009 đến 31/10/2009. Địa điểm 
nghiên cứu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 

3. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên 
cứu: Thiết kế nghiên cứu ngang, phương pháp nghiên 


